Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Hội Dân tộc học Việt Nam

tổ chức Seminar

Đổi mới Tiếp cận Dân tộc học và Nhân học Văn hoá - Xã hội 

(từ những nghiên cứu cụ thể)

Thời gian: 29.9; 30.9; 1.10.2003

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Seminar này bao gồm sáu bài giảng của các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế, những người có nhiều kinh nghiệm điền dã sử dụng các phương pháp nghiên cứu mới được phổ biến trong ngành nhân học và văn hoá học trên thế giới. Một số bài phát biểu trình bày các vấn đề lý thuyết nói chung. Một số bài phát biểu khác trình bày các nghiên cứu cá nhân của mình và thông qua đó rút ra một phương pháp luận về một phương pháp nghiên cứu cụ thể. Seminar này cũng sẽ tạo điều kiện cho một cuộc hội thoại mang tính chất khoa học giữa các thuyết trình viên và những người đến dự hội thảo.

Mỗi bài giảng sẽ kéo dài từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Trong 45 phút – 1 tiếng đầu tiên thuyết trình viên sẽ trình bày bài giảng của mình. Sau đó những người nghe sẽ có cơ hội nêu câu hỏi để gợi mở thảo luận. Các câu hỏi này có thể trực tiếp liên quan đến bài giảng và cũng có thể để cập đến các vấn đề nghiên cứu và điền dã nói chung.

Các bài giảng trong seminar này sẽ được xuất bản thành một tập kỷ yếu để các nhà nghiên cứu trẻ cũng như sinh viên các trường khoa học xã hội nhân văn tham khảo thêm.

Seminar nằm trong khuôn khổ dự án do Quỹ Toyota tài trợ và Dương Bích Hạnh điều phối.

Trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và sinh viên tới dự.

Chương trình Seminar

Thứ Hai, 29.9.2003

8:30 – 10:30 

TS. Tine Gammeltof (Đại học tổng hợp Copenhagen)

Khám thai nhi ở Việt Nam: Các Phương pháp Tiếp cận Nhân học

13:30 – 15:30

TS. Trương Huyền Chi (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tiếng nói, Chủ thể, và Nhà Nhân học trong Nghiên cứu hành động

Thứ Ba, 30.9.2003

8:30 – 10:30

TS. Lê Hồng Lý (Viện nghiên cứu Văn hoá Dân gian)

Những hướng Nghiên cứu mới trong Nghiên cứu Tín ngưỡng Dân gian thông qua Lễ hội Bà Chúa Kho, Cổ Mễ, Băc Ninh

13:30 – 15:30

TS. Philip Taylor (Đại học Quốc gia úc)

Tín ngưỡng Dân gian ngày nay là gì và Làm thế nào để Chúng ta Nhận biết được Điều đó?: Các Bài học Rút ra từ Nghiên cứu Hành hương Bà Chúa Xứ

Thứ Tư, 1.10.2003

8:30 – 10:30

TS. Michael DiGregorio (Quỹ Ford)

Hiện thực của Ai: Bản sắc và sự thể hiện trong Nhân học dùng Hình ảnh (Visual Anthropology)

13:30 – 15:30

TS. Nguyễn Văn Chính (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tiếp cận Nhân loại học trong Nghiên cứu Phát triển Vùng miền núi Việt Nam

Nội dung cụ thể của từng bài thuyết trình

Chẩn đoán thai nhi ở Việt Nam: Các Phương pháp Tiếp cận Nhân học

TS. Tine Gammeltof

Trường Đại học tổng hợp Copenhagen

Trên toàn thế giới, việc sử dụng các công nghệ sinh sản của việc chẩn đoán thai nhi càng ngày càng tăng để đảm bảo sức khoẻ cho thai nhi và em bé sau khi ra đời. Vấn đề này cũng diễn ra ở Việt Nam nơi công nghệ siêu âm đang được phát triển, đặc biệt là ở các vùng đô thị. Tuy nhiên, việc sử dụng các công nghệ như vậy đặt ra các câu hỏi liên quan đến đạo đức, ví dụ việc quyết định thai nhi nào được sống và xã hội xử lý sự đa dạng của con người như thế nào. Trong bài thuyết trình của mình, Tiến sĩ Tine Gammeltoft sẽ thảo luận về các phương pháp nhân học có thể sử dụng để tiếp cận vấn đề chuẩn đoán thai nhi: đề tài này có thể gợi ra các câu hỏi mang tính phân tích (liên quan đến các vấn đề như thai nhi, tàn tật hoặc vai trò của chính sách trong việc tạo ra các thực hành sinh sản) và làm thế nào để các vấn đề này có thể được tiếp cận một cách có phương pháp.

Tine Gammeltof là Phó Giáo sư tại Viện Nhân học, Trường đại học tổng hợp Copenhagen và chịu trách nhiện về dự án “Đẩy mạnh các nghiên cứu về Dân số và Sức khoẻ Sinh sản ở Việt Nam” do Danida tài trợ. Dự án này nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu thực địa trong vấn đề nghiên cứu dân số/sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam. Chị là tác giả cuốn sách “Thân thể của Phụ nữ, Nỗi lo của Phụ nữ: Sức khoẻ và Kế hoạch hoá Gia đình ở một Cộng đồng Nông thôn Việt Nam” (Nhà xuất bản Curzon, 1999). Chị quan tâm nghiên cứu các vấn đề về sức khoẻ sinh sản, sexuality, giới, phát triển, quyền con người và đạo đức. Hiện tại chị đang chuẩn bị bắt đầu một công trình nghiên cứu mới về khám thai nhi ở Việt Nam.

Tiếng nói, Chủ thể, và Nhà Nhân học trong Nghiên cứu hành động

Trương Huyền Chi

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong những năm gần đây, một số thuật ngữ như “phương pháp tham gia”, “cộng đồng”, “chủ thể”, “trao tiếng nói”, “trao quyền”, v.v. bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng trở nên phổ biến trong một số ngành khoa học xã hội ứng dụng như xã hội học, nhân học, nghiên cứu phát triển, v.v. ở Việt Nam. Dù vậy, không ít nghiên cứu viên trẻ trong các ngành này còn băn khoăn với những câu hỏi: những ai tham gia, tham gia vào những việc gì, những ai là chủ thể, tiếng nói của những ai, nói những gì, nói cho ai, nói vì ai, v.v.?
Bài thuyết trình này sẽ điểm lại một số quan niệm về đối tượng và chủ thể trong nghiên cứu ứng dụng. TS. Trương Huyền Chi sẽ giới thiệu vài nét về trào lưu phê phán mang tính hậu hiện đại trong khoa học xã hội, xem xét mối quan hệ mang tính quyền lực giữa nhà nghiên cứu và người được nghiên cứu. Chị sẽ giành trọng tâm giới thiệu nền tảng triết lý nhân văn của nghiên cứu hành động, một loại hình quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng. Chị sẽ sử dụng một số ví dụ về nghiên cứu nhân học trong và ngoài nước để minh hoạ những đặc trưng căn bản của dạng nghiên cứu này, và làm rõ mối quan hệ giữa nhà nghiên cứu và đối tác nghiên cứu. Bài thuyết trình sẽ gợi mở một vài suy nghĩ về định hướng thực hành cho sinh viên những năm cuối, học viên sau đại học và nghiên cứu viên trẻ thuộc các ngành khoa học xã hội ứng dụng.

Trương Huyền Chi bảo vệ luận văn Tiến sĩ Nhân học Xã hội-Văn hoá tại Đại học Toronto, Canada năm 2001). Ngoài luận án tiến sĩ tiêu đề Những quá trình chuyển đổi tái sản xuất xã hội ở nông thôn miền bắc Việt Nam: trường hợp nghiên cứu dân tộc học làng Đồng Vàng (Châu thổ sông Hồng), Trương Huyền Chi đã trình bày một số bài tham luận tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có “Vụ đông và Hội xuân: giao diện với chính quyền địa phương ở một xã châu thổ sông Hồng" (Hội thảo Cập nhật về Việt Nam, Canberra, 11/2002) và “Nhà hay quê hương, trách nhiệm hôn nhân hay chữ hiếu? Câu chuyện cuộc đời của những người phụ nữ Đồng Vàng di cư từ đồng bằng len cao nguyên trong thế kỷ 20" (Hội thảo Những cuộc hành trình: Việt Nam trong thế kỷ 20, New York, 3/2003).

Hiện nay, ngoài giảng dạy Dân tộc học Đại cương và Các phương pháp dân tộc học tại Trường ĐH KHXH và NV, Trương Huyền Chi tham gia giảng dạy  Các phương pháp nghiên cứu định tính tại Chương trình Kiến thức và Phương pháp Liên ngành trong Khoa học Xã hội (TT KHXH và NV), Nhập môn Nhân học và Các phương pháp nghiên cứu văn hoá tại Viện Văn hoá Thông tin (Bộ Văn hoá), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo khác. Ngoài công tác giảng dạy, chị còn tham gia tư vấn và tập huấn cộng đồng trong một số dự án phát triển, và là một hội viên tích cực của Hội Dân tộc học Việt Nam, phụ trách tiểu ban xây dựng chuyên san Điểm luận Dân tộc học, Tạp chí Dân tộc và Thời đại. 

Những hướng nghiên cứu mới trong nghiên cứu tín ngưỡng dân gian thông qua lễ hội Bà Chúa Kho, Cổ Mễ, Bắc Ninh

TS. Lê Hồng Lý

Viện nghiên cứu Văn hoá Dân gian

Nghiên cứu truyền thống về tín ngưỡng, phong tục và lễ hội của các nhà văn hoá dân gian từ xưa đến nay thường chú ý đến việc miêu tả, tìm hiểu ý nghĩa và đôi khi cố gắng giải mã các hiện tượng này là chủ yếu. Việc tìm hiểu cộng đồng nơi diễn ra lễ hội ấy, việc người ta quan niệm, suy nghĩ, tổ chức bàn bạc với nhau... thường chưa được chú ý nhiều.

Nghiên cứu của tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề sau đây: i) xem xét lễ hội Bà Chúa Kho tồn tại trong xã hội hiện nay ra sao; ii) những tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội đó; iii) tại sao một lễ hội không hề có tiếng tăm trong quá khứ ngày nay lại nổi lên như một hiện tượng thu hút nhiều người nhiều giới đến đây?; iv) người ta lễ Bà Chúa Kho như thế nào?; v) kinh tế thị trường có phá vỡ cơ cấu cộng đồng làng xã ở làng Cổ Mễ nơi thờ Bà Chúa Kho hay không?; vi) mục đích của các loại người đến đây hành lễ là gì?; v.v.

Bằng phương pháp quan sát điền dã, điều tra thực địa cùng việc tìm hiểu lịch sử địa phương và di tích đền Bà Chúa Kho, TS. Lê Hồng Lý sẽ trả lời những câu hỏi trên mà không theo con đường nghiên cứu cũ. Từ đó anh tìm hiểu nội dung mới của việc đi lễ đền Bà Chúa Kho và những vấn đề đặt ra từ lễ hội này.


Lê Hồng Lý bảo vệ luận văn tiến sỹ tại Việc văn hoá Dân gian Bulgaria (1991) và được phong danh hiệu Phó Giáo sư năm 2002. Anh tập trng nghiên cứu về lễ hội tín ngưỡng của người Việt ở Bắc Bộ. Anh đã có một số bài viết về Lễ hội dân gian Việt Nam trên các tạp chí và sách chuyên ngành xuất bản ở Hà Nội và địa phương.

Tín ngưỡng dân gian ngày nay là gì và làm thế nào để chúng ta nhận biết được điều đó? Các bài học từ nghiên cứu hành hương Bà Chúa Xứ

TS. Philip Taylor

Đại học Quốc gia úc


Tín ngưỡng dân gian đang trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Hiện tượng này hoàn toàn bất ngờ bởi vì nó đang được diễn ra cùng với những chuyển đổi xã hội quan trọng, bao gồm những thay đổi của nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, quá trình hiện đại hoá như việc giới thiệu các công nghệ mới và việc thay đổi các cơ cấu xã hội như việc thành thị hoá. Có rất nhiều sách vở mô tả các hiện tượng phục hồi của các phong tục, tín ngưỡng và lễ hội dân gian. Tuy nhiên những công trình này rất ít giải thích mối quan hệ giữa tín ngưỡng và các quá trình văn hoá xã hội. Trên thực tế, những công trình này không giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa và vai trò ứng dụng của tín ngưỡng trong cuộc sống của những người tham gia vào những quá trình này. 

Bài giảng này trình bày về vấn đề hành hương Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, một trong những điểm tín ngưỡng lớn nhất ở Việt Nam. Tôi cho rằng sự phổ biến và các ý nghĩa phổ thông của tín ngưỡng này cần được hiểu trong bối cảnh các thay đổi hiện tại, sự tổ chức lại của các mối quan hệ không gian cũng như sự phức tạp hoá (đa dạng hoá) của xã hội tại địa phương. Trong bài giảng này TS. Philip Taylor sẽ tập trung vào các phương pháp có thể áp dụng để tìm hiểu sự năng động, không gian cũng như sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận chủ yếu đến tín ngưỡng này. Các phương pháp nghiên cứu này giúp chúng ta tính đến ý nghĩa của tín ngưỡng này, không phải như một tín ngưỡng truyền thống, địa phương và có tính cộng đồng đang được khôi phục, mà là một phương tiện tạo điều kiện cho những người từ những giai tầng khác nhau của xã hội, những người đang đối mặt với một thực tế phức tạp của thế giới hiện đại, cắt nghĩa về cuộc sống của họ.


TS. Philip Taylor là nhà nhân học với kinh nghiệm điền dã ba năm tại Việt Nam. Lần đầu tiên anh đến Việt Nam từ năm 1991 và nói tiếng Việt thành thạo. Anh đã xuất bản luận văn tiến sĩ về miền nam Việt Nam thành cuốn sách Những mảnh vỡ của Hiện tại: Đi tìm Sự hiện đại ở miền nam Việt Nam của Nhà xuất bản Trường Đại học Hawaii, 2001. Anh đã nghiên cứu hành hương Bà Chúa Xứ trong vài năm qua và sang năm cuốn sách Nữ thánh lên ngôi: Hành hương và tín ngưỡng phổ thông ở Việt Nam sẽ được Nhà xuất bản Trường Đại học Hawaii xuất bản. TS. Philip Taylor là cán bộ nghiên cứu của khoa nhân học trường Đại học quốc gia úc, nơi anh tham gia nghiên cứu và giảng dạy.


Tiếp cận Nhân loại học trong Nghiên cứu Phát triển Vùng miền núi Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Chính

Đại học Quốc gia Hà Nội

Miền núi chiếm khoảng 70% diện tích lãnh thổ của đất nước và là địa bàn sinh sống của nhiều nhóm tộc người thiểu số ở Việt Nam. Vấn đề phát triển khu vực miền núi và cải thiện đời sống của các dân tộc ít người gần đây đã trở thành một đề tài mang tính thời sự. Nhiều dự án khoa học và nhiều tỷ đồng đã được đầu tư cho các chương trình nghiên cứu phát triển miền núi. Tuy nhiên, nhân loại học văn hoá - xã hội có vai trò như thế nào trong công cuộc “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” miền núi và vùng dân tộc thiểu số có vẻ như còn là một lĩnh vực ít được thảo luận. Mục đích của tôi trong buổi thảo luận này là để nhìn lại các cách tiếp cận trong nghiên cứu nhân loại học đối với vấn đề phát triển miền núi ở Việt Nam để từ đó, thử gợi lên các mối quan tâm khoa học và cách tiếp cận từ góc độ nhân loại học văn hoá xã hội đối với vấn đề nghiên cứu phát triển ở miền núi Việt Nam.

Phát triển miền núi và vùng dân tộc thiểu số là một chính sách lớn và nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cách nhìn nhận về chủ trương này của giới khoa học trong và ngoài nước thật khác nhau. Trong số các học giả nước ngoài, ít nhất, có 4 loại ý kiến đã được nêu lên, bao gồm: 1) Chủ trương đồng hoá (C. Keyes, 1987); 2) Sự bảo tồn có lựa chọn (O. Salemink, 1999); 3) Mâu thuẫn giữa chính sách và thực hành (N. Jamieson, 2000); 4) Sự phân biệt đối xử (Human Right Watch, 2001). Nói chung, các cách tiếp cận như trên còn mang nặng tính kinh nghiệm chủ nghĩa hơn là được khái quát từ các nguồn tài liệu thực địa. Đáng tiếc là giới nhân loại học văn hoá xã hội trong nước lại hiếm khi tham gia vào các cuộc thảo luận khoa học như vậy, và do đó những ý kiến này vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đến các nghiên cứu về phát triển ở vùng các dân tộc miền núi Việt Nam. Thực ra, trong khi các nhà nghiên cứu khó có thể phủ nhận được sự trong sáng của các chính sách phát triển miền núi và vùng dân tộc thiểu số của nhà nước Việt Nam, chúng ta thường ít khi chú trọng nghiên cứu và đưa ra được các phân tích có tính phê phán xem liệu các chính sách và chương trình phát triển ở miền núi có tác động hay để lại hậu quả thế nào đến các nhóm dân tộc thiểu số. ở đây tôi xin được thảo luận 2 vấn đề chính liên quan đến chủ đề này: 1) tình trạng “lưỡng nan” của các chương trình phát triển miền núi và vùng dân tộc thiểu số; 2) những phát triển không mong đợi của quá trình thay đổi ở miền núi. Dựa trên các quan điểm tiếp cận nhân loại học về phát triển, tôi sẽ cố gắng nêu lên những ý tưởng mới đối với ba vấn đề đã cũ là: 1) vấn đề định canh định cư; 2) vấn đề di dân; 3) vấn đề các nhóm dân tộc nhỏ để làm rõ hai luận điểm đã nêu.     

TS. Nguyễn Văn Chính bảo vệ luận văn tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan với đề tài lao động của trẻ em và hiện là cán bộ giảng dạy tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài việc giảng dạy anh cũng làm công tác tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế ở Việt Nam thông qua việc thực hiện các công trình nghiên cứu và dự án tại các tỉnh miền núi Việt Nam.

